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Thế nào là TTXS?
Từ điển Wikipedia định nghĩa center of excellence là 

“a team, shared facility or an organizational entity that 
concentrates on a focus area” (một nhóm chuyên gia 
nghiên cứu, cùng chia sẻ một cơ sở vật chất trang thiết 
bị hoặc cùng trong một đơn vị, tổ chức tập trung vào 
một lĩnh vực trọng tâm nhất định).  Robert Marciniak 
(2013), trong bài viết về khái niệm TTXS đã trình bày 
tương đối đầy đủ nội dung của khái niệm này, cũng 
như những đặc điểm của các đơn vị được gọi là TTXS. 
Ông cho rằng khái niệm TTXS đã được dùng với nhiều 
ý nghĩa khác nhau trong thập kỷ qua, nhưng chủ yếu 
là phục vụ cho việc thành lập những đơn vị mới để 
tích lũy tri thức và xây dựng năng lực nghiên cứu trong 
những lĩnh vực mới có tính chất thử nghiệm đổi mới và 
sáng tạo. Gần đây khái niệm TTXS đã vượt ra khỏi khu 
vực nghiên cứu khoa học (NCKH) và bắt đầu được sử 
dụng cho khu vực kinh doanh và dịch vụ, với ý nghĩa là 
những đơn vị thử nghiệm các sáng kiến đổi mới nhằm 
cải thiện năng suất, chất lượng, tăng cường sự linh 
hoạt, giảm chi phí và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Một cách tổng quát, TTXS có thể được định nghĩa 
là một bộ phận, một đơn vị nằm trong một tổ chức lớn 
hơn, là hiện thân của những năng lực được tổ chức ấy 
công nhận là nguồn gốc quan trọng sáng tạo ra giá trị, 
và hy vọng rằng những năng lực ấy sẽ được phổ biến 
rộng hơn cho những đơn vị khác của tổ chức (Frost, 
2002).

Theo Hogan (2011), triết lý phía sau mô hình TTXS 

là dựa trên quan hệ cố vấn (advisory) hay tư vấn 
(consultancy), khác với các trung tâm dịch vụ là mô 
hình sản xuất công nghiệp và dựa trên quy mô. Bản 
chất hoạt động của TTXS dựa trên sự phán đoán và 
suy xét, trong khi đó bản chất của các đơn vị sản xuất 
hay dịch vụ là hoạt động theo quy tắc. Trong quá trình 
tạo ra giá trị, nếu các đơn vị sản xuất/dịch vụ thông 
thường tập trung vào việc tối ưu hóa nguồn lực hiện có, 
hợp nhất tài sản, giảm chi phí thấp nhất có thể, thì các 
TTXS tiếp cận những năng lực chưa có sẵn, dựa trên 
những kinh nghiệm và kỹ năng ở trình độ cao, và nhằm 
vào việc tạo ra những kinh nghiệm và kỹ năng ở trình 
độ cao hơn nữa. Ở những đơn vị thông thường, tiêu 
chí chọn người về cơ bản là chọn những người có sẵn, 
trong khi đó, với các TTXS, tiêu chí tiên quyết và quan 
trọng bậc nhất là năng lực, giá cả, và mọi yếu tố khác 
đều là thứ yếu. Nếu thước đo để đánh giá kết quả hoạt 
động của các đơn vị thông thường là đo đếm số lượng 
và dựa trên thành phẩm (output-based), thì thước đo 
cho các TTXS có tính chất đánh giá và dựa trên kết 
quả cũng như tác động (outcome-based). Đối với các 
đơn vị thông thường, những người có trách nhiệm phục 
vụ khách hàng là các nhà quản lý, nhân viên; còn đối 
với các TTXS, người trực tiếp bảo đảm cho chất lượng 
dịch vụ là chính các nhà chuyên môn thực hiện công 
việc.

Về cơ cấu tổ chức, Robert Marciniak cho rằng, đặc 
trưng của TTXS là bao gồm một nhóm chuyên viên 
hay chuyên gia trong một hay nhiều lĩnh vực, chức 
năng khác nhau, được tập hợp lại nhằm mục đích đạt 
được những tri thức mới hay kinh nghiệm mới trong 

Trung tâm xuất sắc: 
kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Phạm Thị Ly
 

Trung tâm xuất sắc (TTXS) được biết đến như là một mô hình hiệu quả được vận hành 
ở một số quốc gia phát triển trong vòng hai thập kỷ qua nhằm hình thành năng lực 
nghiên cứu trong những lĩnh vực mới mang tính thử nghiệm, thúc đẩy hoạt động đổi 
mới và sáng tạo. Bài viết đề cập những đặc điểm cốt lõi của TTXS, kinh nghiệm của 
một số quốc gia như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc trong xây dựng các TTXS, đồng 
thời nêu lên một số khuyến nghị cho việc thúc đẩy phát triển các TTXS ở nước ta trong 
thời gian tới.
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một lĩnh vực cụ thể. Nhóm nghiên cứu này có thể là 
nhân sự cơ hữu hoặc cộng tác thường trực gần giống 
như một thành viên của dự án, nhưng không mang tính 
chất tạm thời.

TTXS - Kinh nghiệm và thực tiễn quốc tế
Khái niệm TTXS trở nên phổ biến trên thế giới từ 

khoảng hai thập niên gần đây. Trong lĩnh vực đại học, 
Hoa Kỳ có thể coi là quốc gia đi tiên phong trong việc 
thành lập các TTXS với Viện Richard E. Smalley (Đại 
học Rice), thành lập năm 1993 với sứ mệnh dẫn đầu 
thế giới về nghiên cứu công nghệ nano. Sau 10 năm 
thành lập, đã có hai nhà khoa học của Viện này đoạt 
giải Nobel hóa học năm 1996 là R. Smalley và R. Curi 
về công trình liên quan đến lồng cacbon C60. Năm 
2005, Viện được Tạp chí Small Time bầu chọn là viện 
nghiên cứu đứng đầu về công nghệ nano.

 Tại châu Á, từ năm 2002, Nhật Bản đã khởi động 
chương trình xây dựng các TTXS được gọi là “Chương 
trình TTXS cho thế kỷ XXI”. Chương trình này là một 
sáng kiến do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa 
học và Công nghệ Nhật Bản khởi xướng nhằm nâng 
cao tiêu chuẩn nghiên cứu trong các trường đại học 
thông qua một nguồn quỹ lớn cấp cho các TTXS nhằm 
tạo ra các kết quả nghiên cứu ở đẳng cấp quốc tế, trên 
cơ sở cạnh tranh. Nguồn ngân quỹ này nhằm khích lệ 
các trường đại học theo đuổi những tiêu chuẩn nghiêm 
ngặt trong hoạt động học thuật để đạt được sự ưu tú. 
Mỗi dự án thành lập TTXS sẽ trải qua nhiều giai đoạn: 
nộp đơn, xét chọn, thực hiện và đánh giá. Bộ xác định 
những lĩnh vực ưu tiên cho từng năm. Một khoản tài trợ 
với kinh phí từ 1,2 đến 6 triệu USD/năm được cấp cho 
mỗi TTXS được thành lập và sẽ được xét duyệt bởi các 
chuyên gia đầu ngành. Sau hai năm kể từ khi được 
tài trợ, các TTXS sẽ được đánh giá nội bộ để xem có 
đạt được các mục tiêu ban đầu hay không, thực hiện 
đánh giá quá trình hoạt động và xem xét việc tiếp tục 
tài trợ cho nó. Kết quả đánh giá sẽ được cung cấp cho 
các TTXS để giúp các trung tâm này xây dựng các kế 
hoạch hoạt động, và cứ sau 5 năm sẽ có đánh giá cuối 
kỳ cho các TTXS đó.

Chương trình đã có tác động lớn đối với nhiều 
trường đại học ở Nhật Bản cả về đào tạo và nghiên 
cứu. Qua đó, đã có tác động tích cực không chỉ đối 
với các trường được nhận tài trợ mà đối với cả khu vực 
đại học nói chung khi thực hiện các tài trợ nhằm tạo ra 
sự ưu tú theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chương 
trình này đã giúp nâng cao vị thế của một số trường đại 
học ở Nhật Bản, đồng thời đã tạo ra một đội ngũ các 
nhà khoa học tài năng, sáng tạo và được công nhận 
trên phạm vi quốc tế.

Ở Trung Quốc, từ năm 1984, Nhà nước đã bắt đầu 
việc đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm 
quốc gia, là những đơn vị nghiên cứu có một số đặc 
điểm giống với các TTXS. Tháng 5.2013, Viện Hàn 
lâm Khoa học Trung Quốc đã đầu tư một nguồn vốn 
lớn để thành lập 5 TTXS nhằm xây dựng sức mạnh 
khoa học. Các TTXS này tập trung vào những lĩnh vực 
như khí hậu, nguồn nước, công nghệ không gian nhằm 
làm giảm nhẹ các thảm họa, công nghệ xanh và công 
nghệ sinh học. Các TTXS sẽ mang lại nhiều cơ hội 
học tập và đào tạo cho các nhà khoa học và kỹ sư ở 
các nước đang phát triển, nhằm vào mục tiêu nâng 
cao năng lực nghiên cứu, trao đổi kiến thức và xây 
dựng mạng lưới toàn cầu. Các TTXS này sẽ có một 
vị trí trọng yếu trong việc thực hiện đào tạo, hợp tác 
nghiên cứu và phân tích chính sách. Trong vòng 3 năm 
tới, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc sẽ bảo đảm 
khoản đầu tư 6,5 triệu USD cho 5 TTXS nhằm tổ chức 
các hội thảo, huấn luyện chuyên môn, thực hiện các 
chương trình đào tạo tiến sỹ, khởi sự các dự án hợp tác 
nghiên cứu/báo cáo nghiên cứu chiến lược và thu hút 
đội ngũ chuyên gia.

Bên cạnh đó, tại một số nước như Anh, Úc, Hàn 
Quốc, Brazil…, người ta đã sử dụng mô hình TTXS như 
một thiết chế đặc biệt nhằm tạo ra các tổ chức KH&CN 
giúp đẩy mạnh năng suất và hiệu quả NCKH. Tuy có 
thể có những đặc điểm cụ thể và điều kiện hoạt động 
khác nhau ở từng nước, tất cả các tổ chức này đều có 
điểm chung là có nhiệm vụ không những tạo ra những 
sản phẩm xuất sắc mà còn thiết lập những chuẩn mực 
về sự xuất sắc. Để làm được điều đó, nó phải bao gồm 
một nguồn nhân lực ưu tú và được đầu tư về tài chính 
cũng như được tạo điều kiện vận hành trong một thiết 
chế quản lý hỗ trợ cho sự ưu tú. 

Mô hình TTXS ở Việt Nam
Tháng 12.2004, trong một Hội thảo dành cho các 

sinh viên theo học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam - Hoa 
Kỳ (VEF), lần đầu tiên khái niệm TTXS với tư cách một 
mô hình tổ chức hoạt động KH&CN đã được đề cập. 
Một số nhà khoa học có danh tiếng đã giới thiệu về 
kinh nghiệm đào tạo nhân tài và xây dựng các TTXS ở 
một số nước đang phát triển với hy vọng rồi đây, những 
tổ chức tương tự sẽ được thành lập ở Việt Nam.

Vào thời điểm đó, VEF và Chương trình Sáng kiến 
khoa học thiên niên kỷ (MSI) của Ngân hàng thế giới 
cũng đã trao đổi với một số cơ quan quản lý nhà nước 
có liên quan về   việc xúc tiến thành lập các TTXS ở 
Việt Nam. Đây là một mô hình hỗ trợ tập trung vào sự 
xuất sắc trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực 
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và liên kết với các đối tác trong cộng đồng khoa học 
thế giới và khu vực tư nhân. Từ đó đến nay, tuy không 
nhắc đến TTXS như một cơ chế tổ chức, nhưng trong 
Chiến lược phát triển KH&CN 2011-2020 đã đề cập 
đến việc “hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh” như 
một biện pháp để tăng cường tiềm lực KH&CN.

Trên thực tế, đơn vị được biết đến nhiều nhất như 
một TTXS đã được thành lập và đi vào hoạt động từ 
năm 2010 có lẽ là TTXS  John von Neumann (JVN) 
của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Đây là TTXS 
đầu tiên của nước ta, nhằm vào mục tiêu chính là tạo 
ra môi trường NCKH chuyên nghiệp để làm nền tảng 
cho sự phát triển hoạt động này ở trong nước và thu 
hút nhân tài, đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học Việt 
Nam ở nước ngoài trở về đóng góp cho đất nước. Đề 
án JVN xác định sẽ nghiên cứu giải quyết các vấn đề 
KH&CN cấp thiết và áp dụng kết quả nghiên cứu vào 
thực tế, tạo đầu ra cho các dự án NCKH; đồng thời 
xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học theo 
phương pháp tiên tiến và chuẩn mực thế giới, cung 
cấp nhân sự trình độ cao cho các trường đại học và thị 
trường Việt Nam. Ban đầu, JVN hoạt động theo cơ chế 
của Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ về cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN 
công lập, sau đó, Trung tâm này đã chuyển sang hoạt 
động theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP về quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 
Đến nay, sau 4 năm hoạt động, chúng ta chưa có dữ 
liệu đánh giá để biết kết quả hoạt động của JVN, chỉ 
biết hiện tổ chức này đã được đổi tên thành Viện John 
von Neuman. Lý do được biết là nhằm làm cho tên gọi 
phản ánh đúng thực tiễn hoạt động của đơn vị, nghĩa 
là thiên về đào tạo sau đại học thay vì tổ chức nghiên 
cứu. Từ đó đến nay, tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí 
Minh chưa thành lập một TTXS nào khác và trong cả 
nước cũng không có thêm một TTXS nào chính thức 
được xem là TTXS. Có hai lý do rất quan trọng dẫn tới 
thực tế này. Một là, chưa có một định nghĩa chính thức 
được công nhận về mô hình TTXS. Hai là, hiện nay 
không có bất kỳ một cơ chế đặc biệt nào cho TTXS. 
Viện Toán cao cấp tự coi mình là TTXS bởi vì tổ chức 
này có một số đặc điểm của các TTXS trên thế giới 
(được đầu tư nguồn lực lớn và có nhân sự ở đẳng 
cấp quốc tế) nhưng trên thực tế hoạt động vẫn trong 
khuôn khổ những thiết chế hiện hành. Hiện chưa có 
bất cứ báo cáo đánh giá nào cho biết về hiệu quả hoặc 
những vướng mắc trong việc vận hành những đơn vị 
như thế.

Một số khuyến nghị
Mô hình TTXS được xem là một thiết chế quan trọng 

mà nhiều quốc gia đã vận dụng nhằm tạo ra những 

thành quả đặc biệt trong NCKH là bởi về bản chất, 
sự ưu tú cần có một thiết chế hỗ trợ tương ứng mới có 
thể nảy nở và phát triển. Điều này càng trở nên quan 
trọng ở nước ta trong bối cảnh môi trường hoạt động 
học thuật nói chung còn khá nhiều hạn chế. Muốn tạo 
ra đẳng cấp mới về chất lượng, chắc chắn cần phải có 
một thiết chế tương ứng. Trong khi chưa có điều kiện 
để áp dụng thiết chế ấy trong phạm vi rộng thì TTXS 
chính là những thử nghiệm, nói theo cách của người 
Trung Quốc là “dò đá qua sông” để tạo ra sự xuất sắc 
trong NCKH. Vì vậy, trên cơ sở những vấn đề vừa đề 
cập, chúng tôi xin đưa ra một số khuyến nghị sau:

Về khái niệm TTXS
Dựa trên những tài liệu thành văn hiện nay ở Việt 

Nam, cách hiểu thông thường về TTXS là xem đây 
như một đơn vị tạo ra những kết quả đặc biệt xuất sắc, 
“đứng ở tuyến đầu của tri thức và đóng vai trò dẫn 
dắt, định chuẩn trong lĩnh vực mà nó hoạt động”. Hiểu 
như vậy tuy không có gì sai, nhưng lại quá nhấn mạnh 
yếu tố kết quả, khiến những khía cạnh khác có thể bị 
coi nhẹ, trong khi những khía cạnh ấy cần được nhấn 
mạnh hơn, bởi đó là những điều kiện tiên quyết để tạo 
ra kết quả ấy trong bối cảnh nước ta hiện nay. Như đã 
đề cập, TTXS “centre of excellence” không có hàm ý 
đánh giá mà là một khái niệm (concept), gồm những 
đặc điểm khác biệt về sứ mạng, cơ cấu và cách hình 
thành đội ngũ, cách thức hoạt động, cách đo lường kết 
quả, phương thức quản trị và những đặc điểm của mô 
hình là điều rất cần nhấn mạnh. Mặt khác, khi cho rằng 
TTXS phải là hàng đầu trong lĩnh vực và không chỉ là 
hàng đầu trong nước, mà còn là trên trường quốc tế, 
chúng ta đã thu hẹp khái niệm TTXS lại khiến nó chỉ 
còn thích hợp cho một số rất ít các tổ chức khả dĩ có 
thể thành lập. Như vậy, có một ưu điểm là từ “xuất sắc” 
không bị lạm dụng, nhất là khi những TTXS này sử 
dụng tiền từ ngân sách nhà nước, hay tiền vay từ các 
tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, cách hiểu này sẽ không 
vận dụng được những đặc điểm quan trọng của TTXS 
cho nhiều đơn vị, tổ chức khác để tạo ra sự ưu tú.

Ngay cả trên thế giới cũng đang tồn tại hai cách 
hiểu song song: (1) TTXS là những đơn vị được đầu 
tư đặc biệt để tạo ra những sản phẩm xuất sắc và đẩy 
mạnh việc xây dựng năng lực; (2) TTXS là một mô 
hình tổ chức, dùng để thiết lập một đơn vị trong một 
hệ thống, bao gồm một nhóm chuyên gia làm nòng cốt 
với sự hợp tác thường trực của các chuyên gia trong 
những lĩnh vực khác hay đơn vị khác, được hình thành 
để thực hiện những nghiên cứu đổi mới và sáng tạo 
nhằm tìm kiếm những năng lực chưa có sẵn, nhằm đạt 
được những tri thức và kỹ năng mới, với hy vọng sẽ 
được vận dụng đại trà và cải thiện hệ thống. Để làm 
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được điều này, những đơn vị ấy được hình thành và 
vận hành theo những nguyên tắc khác với các đơn vị 
sản xuất hay dịch vụ thông thường. Nó có một cơ chế 
linh hoạt, giảm thiểu sự quan liêu, tập trung vào năng 
lực, và chắc chắn là tuyển người chỉ dựa trên năng 
lực và phẩm chất. Nó được đánh giá theo kết quả 
và tác động thay vì theo cách đo, đếm sản phẩm. 
Với cách hiểu thứ hai, các doanh nghiệp, công ty đa 
quốc gia, nhất là các trường đại học trên thế giới đã 
và đang thiết lập những đơn vị như thế trong tổ chức 
của mình và không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu.

Tuy vậy, hai cách hiểu này cũng không hẳn là 
mâu thuẫn hay loại trừ nhau. Các TTXS được hiểu 
theo cách thứ nhất chắc chắn là phải bao hàm những 
đặc điểm được nêu trong cách hiểu thứ hai. Các 
TTXS được hiểu theo cách thứ hai cũng hướng về 
những mục tiêu như trong cách hiểu thứ nhất. Có lẽ 
sự khác nhau chỉ là ở phạm vi, mức độ và trọng tâm. 
Theo cách thứ nhất, TTXS là một loại hình tổ chức 
KH&CN đặc biệt với nguồn lực đặc biệt và cơ chế 
ưu đãi đặc biệt. Theo cách thứ hai, TTXS là một mô 
hình tổ chức, được hưởng ưu đãi có mức độ và vận 
hành theo một thiết chế phù hợp với hoạt động sáng 
tạo. Nó được xem là khác biệt với các đơn vị thông 
thường ít nhất là ở khía cạnh quản lý. Vì vậy, chúng 
tôi đề xuất sử dụng cả hai cách hiểu trong những 
khuôn khổ khác nhau:

1. Các TTXS do Nhà nước thành lập, được đầu tư 
bằng tiền ngân sách hay vốn vay quốc tế, cần phải 
được xây dựng dựa trên các chuẩn mực học thuật ưu 
tú được quốc tế công nhận, dự án thành lập cần được 
đánh giá bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế thực 
sự có uy tín, ý kiến đánh giá của họ cần được công 
bố cho công luận được biết. Những đơn vị này cần 
trực thuộc Bộ KH&CN, cần được đầu tư một nguồn 
lực tương xứng, được vận hành trong một thiết chế 
quản lý đặc biệt, được đánh giá dựa trên kết quả và 
tác động. Nó cần nối kết được với cộng đồng khoa 
học toàn cầu, tạo ra những sản phẩm có giá trị được 
cộng đồng này công nhận, thực hiện trực tiếp các 
nhiệm vụ KH&CN có ý nghĩa quan trọng với nền kinh 
tế, có tác dụng trực tiếp với việc nâng cao năng lực 
nghiên cứu của quốc gia, giúp nâng cao năng suất 
và đời sống của người dân.

2. Các TTXS do các trường đại học/viện nghiên 
cứu thành lập như một đơn vị trực thuộc, nhằm mục 
đích tạo ra một thiết chế đặc biệt trong phạm vi trường/
viện để hỗ trợ cho sự ưu tú, được thành lập theo thẩm 
quyền của hiệu trưởng hay viện trưởng, được vận 
dụng tối đa các cơ chế thuận lợi trong phạm vi quyền 
tự chủ của các trường/viện, được khích lệ bằng một 

môi trường hỗ trợ cho sự ưu tú, và được khuyến khích 
thử nghiệm những sáng kiến đổi mới.

Dù là loại 1 hay loại 2, triết lý nằm sau mô hình 
này vẫn nhất quán: tạo ra sự xuất sắc là sứ mệnh và 
là lý do tồn tại của nó. Để tạo ra được sự xuất sắc ấy, 
TTXS được hưởng những đặc quyền không chỉ về 
nguồn lực mà quan trọng hơn về thiết chế. Điều quan 
trọng nhất là nó tập hợp những người có năng lực và 
kỹ năng trình độ cao và nối kết chặt chẽ với những 
chuẩn mực học thuật được thừa nhận trên toàn cầu. 
TTXS cần được xây dựng dựa trên những giá trị phổ 
quát của hoạt động học thuật, như sự trung thực, liêm 
chính, tự do, được đo lường bằng những giá trị mà nó 
tạo ra, bằng tác động của nó đối với việc xây dựng 
năng lực và kích thích vươn tới sự ưu tú trong cả hệ 
thống. Nếu mô hình tổ chức thông thường được quản 
lý dựa trên các quy tắc thì TTXS được quản lý dựa 
trên những suy xét và phán đoán hợp lý, điều này 
là cần thiết để tìm ra những khuôn khổ mới, ý tưởng 
mới, tri thức mới.

Về đánh giá kết quả hoạt động của các TTXS
Mọi người đều biết, chúng ta không thể quản lý 

được những gì mà mình không thể đo lường và từ 
câu nói nổi tiếng của Galileo Galilei: “đo tất cả những 
gì có thể đo, và làm cho những gì không đo được trở 
thành có thể đo được”, chúng tôi muốn nêu ra quan 
điểm về việc thiết lập những thước đo đánh giá kết 
quả hoạt động của các TTXS.

Khi đòi hỏi đặc quyền về mặt thiết chế cho các 
TTXS, chúng tôi muốn nói đến việc thay thế các thiết 
chế quản lý không hiệu quả hiện hành bằng một thiết 
chế phù hợp hơn. Một vấn đề nổi lên trong việc đánh 
giá khoa học hiện nay, là chúng ta đang đo những 
gì dễ đo, thay vì đo những gì thực sự có ý nghĩa.  Số 
lượng ấn phẩm, chỉ số H là những chỉ báo quan trọng 
cho chúng ta thấy những sản phẩm nghiên cứu ấy có 
được chấp nhận hay đánh giá cao bởi những người 
có thẩm quyền chuyên môn hay không. Tuy nhiên, 
nếu quá nhấn mạnh những thước đo ấy, nó sẽ biến 
thành mục tiêu tự thân của các nhà khoa học, các 
tổ chức nghiên cứu và của hoạt động khoa học nói 
chung và đây không phải là một kết quả đáng mong 
muốn. NCKH không phải là nhằm mục đích tạo ra 
bài báo hay bằng sáng chế. Bài báo hay bằng sáng 
chế chỉ là phương tiện để đo đếm thành quả, nhưng 
bản thân nó không phải là thành quả và không phải 
là mục đích của NCKH.

NCKH là nhằm tìm kiếm sự thật, quy luật, nhằm 
tạo ra tri thức mới, để thỏa mãn nhu cầu nhận thức 
của con người, để cải thiện năng suất lao động và đời 
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sống người dân. Vì vậy, phải đo lường kết quả của 
các TTXS dựa trên những đóng góp của nó cho xã 
hội và tác động của nó đối với việc thúc đẩy phát triển 
và tiến bộ. Cần mạnh dạn phát triển những thước đo 
mới, vì vấn đề không chỉ là đánh giá chính xác và 
khích lệ những đóng góp thực sự của các nhà khoa 
học, các tổ chức KH&CN, mà còn là những thước đo 
ấy sẽ định hình động lực và thái độ làm việc của các 
nhà khoa học, tạo thành đặc điểm của môi trường và 
văn hóa nghiên cứu ?
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